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Phần A

TỔNG QUAN CÔNG TY cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội
I. Thông tin chung

- Tên giao dịch tiếng Việt:

CÔNG TY Cổ PHẦN đầu tư – xây dựng hà nội

- Tên giao dịch đối ngoại:

       hanoi contruction - investment jsc.,
- Tên viết tắt:


hancic
- Trụ sở chính: số 76, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 4) 3.8292974

Fax: (84 - 4) 3.8292391
- Email: hancic@fpt.vn
- Website: http://www.hancic.com.vn
- Mã số thuế:
0100105045
- Tài khoản: 21110000000609 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2341/QĐ - UBND ngày 18 tháng 05 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội v/v chuyển DNNN Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội.

2.1. Ngành nghề kinh doanh: 
1. Kinh doanh bất động sản ;

2. Môi giới bất động sản ;

3. Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng ; 

4. Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng

5. Thi công, xây lắp điện bao gồm:

· Đường dây và trạm biến áp đến 110KV ;

· Đường cáp ngầm có điện áp đến 110KV ;

· Trạm biến áp có dung lượng đến 2500KVA ;

· Tổ máy phát điện đến 2000KVA, trạm thuỷ điện đến 10MW ;

· Các công trình điện chiếu sáng, điện động lực phục vụ cho công nghiệp, dân dụng, thủy lợi ;

6. Thi công, xây lắp công trình bao gồm:

·  Công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông; Công trình thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

·  Xây dựng cầu, hầm, nút giao thông khác cốt công trình giao thông đường bộ;

·  Xây lắp các trạm, bồn chứa, đường ống thiếp bị gas, xăng dầu;

· Nạo vét, đào kênh mương, sông, mở luồng cảng sông - biển.

· Lặn khảo sát, thăm dò, hàn cắt kim loại dưới nước, cắt phá trục vớt phế thải lòng sông – biển .

7. Tư vấn, thiết kế:

· Thiết kế điện chiếu sáng đô thị và nông thôn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ;

· Thiết kế cấp điện : Đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;

· Thiết kế cơ điện : đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;

· Thiết kế công trình điện năng : đường dây và trạm biến áp ;

· Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV : đối với công trình điện năng ; 

· Thiết kế điện sinh hoạt, điện xí nghiệp : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước ;

· Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp ;

· Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hóa ;

· Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện : đối với công trình dân dụng và công nghiệp.

8. Kinh doanh dịch vụ đô thị mới và cụm công nghiệp ;

9. Khai thác và kinh doanh cát xây dựng (bao gồm cát bãi và cát hút) ;

10. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, làm đại lý vật tư, thiết bị xây dựng và trang thiết bị nội, ngoại thất ; 

11. Sản xuất, lắp đặt tủ bảng điện tiêu dùng, điều khiển, phân phối, bảo vệ, đo lường điện : vật liệu, phụ kiện phục vụ lắp điện ; 

12. Kinh doanh, mở đại lý ký gửi vật tư, thiết bị điện, cơ khí ; 

13. Gia công, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị máy móc, cơ khí, điện, điện tử tin học ; 

14. Kinh doanh xuất nhập vật tư, máy móc và thiết bị phục vụ chuyên ngành xây dựng, thể dục thể thao – vui chơi giải trí ; 

15. Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, đường bộ, đường thủy, nhiên liệu dùng cho động cơ xe – máy ;

16. Dịch vụ sửa chữa xe máy thi công xây dựng ; 

17. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bếp gas, bình nóng lạnh dùng gas và các sản phẩm thuộc ngành điện lạnh ; 

18. Kinh doanh khí đốt hóa lỏng, chiết nạp chai khí đốt hóa lỏng ; 

19. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ chuyên ngành khí đốt hóa lỏng ; 

20. Khai thác, chế biến khoảng sản, lâm và các sản phẩm nông nghiệp ;

21. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, ăn uống giải khát, thể dục thể thao – vui chơi giải trí ; Sản xuất kinh doanh nước giải khát, rượu  bia (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) ;

22. Vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách ôtô theo hợp đồng ; 

2.2. Quá trình phát triển:
Công ty Đầu tư – Xây dựng Hà Nội được thành lập trên cơ sở sát nhập Công ty Xây lắp điện Hà Nội và Công ty Khai thác cát Hà Nội. Trước khi sát nhập, hai Công ty cũ đều là doanh nghiệp hạng 3 làm ăn kém hiệu quả, mất dần thị trường chỉ độc doanh xây lắp điện và khai thác cát. Sau khi sáp nhập Công ty đã không ngừng đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng trưởng sản xuất. 

Từ đơn vị chỉ chủ yếu làm thuê trong xây lắp, Công ty đã chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn, có đầy đủ tiềm lực để thực hiện các dự án nhóm A, B và các công trình xây dựng đô thị, nhà cao tầng có đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Công ty đã được công nhận là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1.

Nét mạnh nổi bật của Công ty là không ngừng chăm lo xây dựng vững mạnh tiềm năng mọi mặt, đổi mới công nghệ kinh doanh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến vượt trội. Từ đơn vị chỉ làm thuê trong xây lắp, thực hiện các dự án nhỏ lẻ, Công ty đã chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư, kinh doanh đa ngành, lấy công tác tư vấn dự án làm kinh tế mũi nhọn. Có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiều dự án lớn nhóm A, B. Tổ chức tham gia quy hoạch và xây dựng nhiều khu đô thị hoàn chỉnh, nhiều nhà cao tầng đòi hỏi kỹ thuật cao. Đã có nhiều dự án liên doanh với các đối tác trong ngoài nước. 

- Chính sách nâng cao chất lượng luôn là mục tiêu và chiến lược cạnh tranh hàng đầu của Công ty.

- Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2008 cho hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm của Công ty. Đã ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng vi tính toàn Công ty, kết nối Internet để nâng cao năng lực quản lý điều hành trong SXKD.

- Tháng 5/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần với số vốn điều lệ là 21.800.000.000đồng. Trong đó: Vốn nhà nước là 6.541.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.
- Tháng 10/2009, Công ty tăng vốn điều lệ lên 43.600.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ 1:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 13.082.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.
- Tháng 8/2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 52.320.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ 5:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 15.698.400.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 4/2011, Công ty tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 – 2016).

+ Hội đồng quản trị Công ty gồm (05 người): 

1. Ông Nguyễn Văn Cửu

- Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Viết Trường

- Thành viên
3. Ông Trần Trọng Bình

- Thành viên
4. Ông Phạm Xuân Đức

- Thành viên
5. Ông Mai Công Quyền

- Thành viên
+ Ban Kiểm soát Công ty gồm (03 người):

1. Ông Nguyễn Trung Thành
- Trưởng ban

2. Ông Tạ Xuân Sơn

- Thành viên

3. Bà Trần Thị Thu Liên

- Thành viên

  - Tháng 01/2012, Công ty tiến hành đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (do ông Phạm Xuân Đức – Uỷ viên HĐQT đã mất). 

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là: Ông Vũ Mạnh Quyền. 
Phần B

 báo cáo hoạt động
I. Kết quả hoạt động trong năm: 
Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 với thực tế nền kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2011 với chỉ số lạm phát quí 1, 2 rất cao. Thị trường tài chính, tiền tệ có nhiều biến động xấu, thị trường bất động sản trầm lắng. Cơ chế chính sách của Nhà nước nhiều thay đổi đã ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2011, cũng là năm đầu tiên của kế hoạch 05 năm lần thứ II, Công ty có nhiều sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo, cũng như các phòng ban Công ty. Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực SXKD, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng ngày càng gay gắt.

Bên cạnh những khó khăn thách thức là những thuận lợi cơ bản đã giúp Công ty duy trì được sự ổn định và phát triển trong năm vừa qua. Công ty đã tạo dựng và hình thành một nền tảng thương hiệu, thị trường và nguồn công việc tương đối ổn định. Đồng thời Công ty đã có quá trình tích tô tài chính ổn định nên chủ động được nguồn vốn cho SXKD. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan ban ngành thành phố Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư & phát triển nhà Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty và trực tiếp là sự tâm huyết, nỗ lực cao của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã phát huy được những lợi thế, hạn chế và khắc phục những khó khăn. Chính vì vậy, Công ty đã đặt được kết quả SXKD năm 2011 cụ thể như sau:










ĐVT : Tỷ đồng

	TT
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	Kế hoạch năm 2011 
	Thực hiện năm 2011
	Tỉ lệ % th/kh  
	Ghi chú

	I
	Tổng giá trị sản lượng
	380,00
	469,358
	124%
	

	
	Trong đó:  Đầu tư các dự án
	272,00
	181,407
	69%
	

	
	      Nhận thầu xây lắp (Công ty mẹ)
	100,00
	71,62
	72%
	

	
	      Kinh doanh khác
	8,00
	7,9
	99%
	

	
	Công ty con, công ty liên kết thực hiện 
	
	208.431
	
	

	II
	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)
	480,00
	
	
	

	
	Trong đó:  Doanh thu dự án
	253,00
	337,573
	133%
	

	
	Doanh thu Nhận thầu xây lắp
	100,00
	63,903
	64%
	

	
	Doanh thu Kinh doanh khác
	7,00
	7,9
	113%
	

	
	Doanh thu công ty con, Công ty liên kết
	
	186,431
	
	

	III
	Nộp ngân sách
	25,00
	25,00
	100%
	

	IV
	Lợi nhuận sau thuế 
	16,00
	20
	125%
	

	V
	Lao động tiền lương
	
	
	
	

	
	Tổng số lao động (người) 
	200
	98
	49%
	

	
	Lương bình quân Tr/người/tháng
	4,0
	6,8
	170%
	


II. Triển vọng và kế hoạch 2012: 

1/ Mục tiêu phấn đấu của Công ty năm 2012:

· Duy trì phát huy những lợi thế về vốn, thương hiệu, thế mạnh về tài nguyên đất đai của Công ty; Nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh trên thị trường, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

·  Đảm bảo mục tiêu chung của doanh nghiệp là hiệu quả, phát triển bền vững. Công ty tiếp tục thực hiện các chiến lược phát triển đã được xác định: Phát triển đầu tư dự án, hoàn thiện hệ thống kinh doanh bất động sản; Giữ vững đồng thời nghiên cứu phát triển thị phần trong hoạt động kinh doanh xây lắp; Xây dựng và phát triển ổn định hệ thống kinh doanh dịch vụ khu đô thị.

· Cơ cấu sản phẩm năm 2012: Giá trị đầu tư dự án (bao gồm cả giá trị xây lắp tự thực hiện) chiếm 57%; Giá trị nhận thầu xây lắp chiếm 10,3%; Kinh doanh khác 1,9% ; Giá trị Công ty con, công ty liên kết thực hiện 30,8%. 

·  Đảm bảo đủ việc làm cho tổng số gần 100 lao động thường xuyên của Công ty với mức thu nhập bình quân từ 7 triệu ®ång/ng­êi/th¸ng trở lên.

·  Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh. Thực hiện lợi nhuận trên vốn từ 30% trở lên.

2/ Các chỉ tiêu kinh tế - kế hoạch thực hiện năm 2012:










ĐVT :  Tỷ đồng

	TT
	Các chỉ tiêu
	Kế hoạch năm  2012
	Ghi chú

	I
	Tổng giá trị sản lượng
	356,49
	

	
	Trong đó : Đầu tư các dự án
	231,62
	

	
	                  Nhận thầu xây lắp
	33,25
	

	
	                  Kinh doanh khác
	11,62
	

	
	Công ty con, công ty liên kết thực hiện 
	80
	

	II
	Tổng giá trị doanh thu
	364,04
	

	
	Trong đó : Doanh thu dự án
	232,75
	

	
	                  DT Nhận thầu xây lắp
	30,75
	

	
	                  DT Kinh doanh khác
	45,75
	

	
	Công ty con, công ty liên kết thực hiện
	40
	

	Iii
	Nộp ngân sách
	25,00
	

	V
	Lợi nhuận sau thuế (Chưa trích lập các quĩ, và dự phòng các khoản phải thu khó đòi)
	29,24
	

	VI
	Lao động tiền lương
	
	

	
	 Tổng số lao động (người)
	110
	

	
	Lương bình quân (triệuđ/người/tháng)
	7
	


III. Báo cáo tình hình tài chính:
- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	6,93

93,05

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	82,17

17,82

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần


	0,62

1,21

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH
	%
	4,7

8,26

26,41


- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:  
+ Vốn góp của cổ đông (Vốn điều lệ) vào ngày đầu thành lập Công ty cổ phần (Tháng 5/2006) là : 21,8 tỷ đồng ; 

+ Tháng 10/2009, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 43,6 tỷ đồng ; 

+ Tháng 8/2010, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 52,32 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 5.232.000CP. Trong đó: 100% là cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: 0. 
- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 12.978.805.916đồng. 

IV. Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 

1. Công tác tổ chức và quản lý điều hành sản xuất:
Năm 2011, là năm đầu tiên của kế hoạch 05 năm lần thứ II (2011- 2016) giai đoạn Công ty cổ phần, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 người và 03 thành viên ban kiểm soát. Hội đồng quản trị khóa mới gồm 03 thành viên, là các thành viên khóa I (giai đoạn 2006-2011) và 02 thành viên là lãnh đạo Tổng công ty, đây là điều kiện thuận lợi để Công ty phát triển trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn thách thức. Trong năm đ/c Phạm Xuân Đức mất là một tổn thất lớn trong bộ máy lãnh đạo Công ty.
Để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2011, Công ty đã kiện toàn lại các phòng ban, đơn vị theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty ban hành các Qui định, qui chế về tổ chức, tài chính, xây lắp để vận hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Sau khi được kiện toàn, các phòng ban đã thể hiện được vai trò chức năng tham mưu quản lý và thực thi nhiệm vụ, góp một phần quan trọng trong các kết quả SXKD.
Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình hoạt động Công ty Mẹ - công ty Con từ sau cổ phần hóa. Hiệu quả SXKD của một số đơn vị trực thuộc khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con là tiền đề quan trọng để khẳng định chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.
2. Công tác thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh: 

2.1. Lĩnh vực đầu tư dự án:

Năm 2011, Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục của giai đoạn chuẩn bị đầu tư của các dự án: Tòa nhà hỗn hợp thuộc dự án Trung Văn, Trung Văn mở rộng, khu nhà ở cho CBCNV trường nghiệp vụ Du lịch, dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình, dự án khu công nghiệp tập trung Sóc Sơn.

Công ty đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện các Dự án Đầu tư Xây dựng khu đô thị mới Trung Văn, dự án Xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung - huyện Đông Anh, Dự án xây dựng nhà ở cao tầng tại ô đất CT3 thuộc Khu đô thị mới Trung Văn, Dự án Xây dựng công trình nhà biệt thự trên ô đất BT1 thuộc Khu đô thị mới Trung Văn.
Đến hết năm 2011, Công ty đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng Tòa nhà CT4- Khu đô thị mới Trung Văn, bàn giao 02 đơn nguyên còn lại của khối nhà NO-01 (gồm 06 khối nhà) dự án Xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các đơn nguyên của khối nhà CT3. 
Kết quả từ những dự án đầu tư xây dựng tiếp tục khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn của Công ty.

2.2. Lĩnh vực kinh doanh xây lắp:

Từ sau khi cổ phần hóa, Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp để quản lý quá trình thực hiện các hợp đồng nhận thầu thi công xây lắp đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện, Công ty con và các Công ty liên kết. 

Trong năm 2011, Công ty đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư 08 công trình lớn. Tất cả đều đảm bảo được tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

Trong năm qua, Công ty đã giải quyết cơ bản được các tồn tại của các hợp đồng thi công xây lắp trong giai đoạn Công ty là DNNN trước khi cổ phần hóa. 

2.3. Lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị:

Công ty tiếp tục duy trì được sự ổn định trong chất lượng dịch vụ cung cấp tại các chung cư: Chung cư nhà F Xuân La, chung cư 130 Đốc Ngữ, chung cư số 46/230 Lạc Trung, chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, tòa nhà CT1 dự án Trung Văn,.... 

Năm 2011, Công ty đã tiếp nhận quản lý đưa vào vận hành tòa nhà CT4 dự án Trung Văn, cung cấp các dịch vụ đô thị cho các khách hàng ngay từ đầu để khách hàng có điều kiện tốt nhất khi vào ở.

Công ty luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ tại các tòa nhà, khu đô thị, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và giá cả phù hợp, hạn chế để xẩy ra việc khiếu kiện của khách hàng. 
Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc công tác dịch vụ đô thị chuyên nghiệp, chất lượng đã đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng. Đó là mục tiêu quan trọng nhất để Công ty đảm bảo được sự hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh với các đơn vị dịch vụ trên địa bàn Thành phố.
3. Các công tác khác:

 Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp lệnh về bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tại các công trình và các dự án được đảm bảo. Khắc phục kịp thời những thiếu sót và có những biện pháp chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động. Trong năm qua, Công ty đã không để xảy ra mất an toàn lao động.

Công ty triển khai áp dụng sâu rộng tới từng cán bộ, phòng ban các quy trình quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Đầu tư dự án, xây dựng công trình, quản lý khai thác dịch vụ.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính. Kịp thời thực hiện các giải pháp huy động vốn, điều tiết vốn kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn bảo toàn và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.
Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho cán bộ công nhân viên làm việc đạt hiệu quả cao. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã và đang góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động kinh doanh và xã hội của Công ty.

Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ CBCNV thuộc diện tham gia BHXH luôn được thực hiện đúng quy định.
Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ  t2011, Công ty đã tổ chức cho CBCNV nghỉ mát năm, Tết thiếu nhi 1/6, rằm Trung thu 1/8 cho các cháu thiếu nhi..... 

Phần C

Báo cáo tài chính, giải trình BCTC, báo cáo kiểm toán

I. Báo cáo tài chính, Giải trình BCTC (Báo cáo tài chính hợp nhất): 
(Xem hồ sơ Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo)
II. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán: 

· Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). 

· ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Phần D

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

I. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội: không có.

II. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội nắm giữ: 
         2.1: Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Hancic
- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 - 4) 3.8293847

Fax: (84 - 4) 3.8292391
- Vốn hoạt động: 6.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic: 6.000.000.000VND chiếm 100% VĐL
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản
         2.2: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội An Dương

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 - 4) 3.7172550

Fax: (84 - 4) 3.7172550

- Vốn hoạt động: 7.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
III. Báo cáo tình hình góp vốn thực tế của Công ty Hancic vào các đơn vị liên doanh, các công ty cổ phần khác đến ngày 31/12/2011
3.1. Công ty CP Đầu tư xây dựng điện và Phát triển nhà Hà Nội
- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 - 4) 3.8240853

Fax: (84 - 4) 3.7169506
- Vốn hoạt động: 3.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic: 300.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây lắp điện, đường dây và trạm biến áp.
3.2. Công ty CP Xây dựng dân dụng và công nghiệp Hancic
- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 - 4) 3.7169930

Fax: (84 - 4) 3.7169931
- Vốn hoạt động: 3.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic:300.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
3.3. Công ty CP Tư vấn Kinh doanh – Xây dựng Hancic
- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 - 4) 3.7170439


- Vốn hoạt động: 2.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic: 200.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

3.4. Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Hà Nội

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 - 4) 3.7167454

Fax: (84 - 4) 3.7167454

- Vốn hoạt động: 3.000.000.000VND

- Vốn góp của Công ty Hancic: 300.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

Phần E
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

I. Cơ cấu tổ chức Công ty: 



II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty

Ban Tổng Giám đốc: 03 thành viên và Kế toán trưởng.

2.1. Ông Nguyễn Viết Trường, Tổng Giám đốc.

- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1971
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


ứng Hoà, Hà Nội
- Trình độ văn hóa:
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chức vụ công tác hiện nay: ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 156.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.2. Ông Trần Trọng Bình, Phó Tổng Giám đốc.
- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1970
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh


- Quê quán:


Nam Đàn, Nghệ An
- Trình độ văn hóa: 
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ kinh tế – Kỹ sư cơ khí xây dựng
- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty .

- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 265.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không
2.3. Bà Nguyễn Thuỳ Dương, Phó Tổng Giám đốc.
- Giới tính: 


Nữ

- Năm sinh:


1968
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Bình Lục, Hà Nam
- Trình độ văn hoá:

10/10
- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế – Cử nhân tài chính
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty .

- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 161.064 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, TP Tài chính – Kế toán.
- Giới tính:


Nữ

- Năm sinh:


1976
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Đông Anh – Hà Nội
- Trình độ văn hóa:

12/12.

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế 
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 9.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.18% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không
III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2011 là 98 người giảm 10 % so với năm 2010. 

- Lương bình quân của Cán bộ, viên chức: 7,0 triệu đồng/người/tháng 
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động. 

- Ngoài ra, trong năm 2011 Công ty đã thực hiện điều chỉnh thu nhập cho người lao động tăng 10% để đảm bảo ổn định đời sống người lao động, thu hút lao động giỏi, khuyến khích tăng năng suất lao động…

- Phối hợp với Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế độ cho lao động nữ, con nhân viên, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên.

- Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các khoá đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, trình độ quản lý cho cán bộ lãnh đạo Công ty, tổ chức các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho viên chức kỹ thuật, trực tiếp sản xuất...

Phần F
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

1.1. Hội đồng Quản trị: gồm 05 thành viên và có cơ cấu như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Cửu

- Chủ tịch HĐQT.
+ Ông Nguyễn Viết Trường
- Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc
+ Ông Trần Trọng Bình

- Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Mai Công Quyền

- Uỷ viên HĐQT
+ Ông Vũ Mạnh Quyền

- Uỷ viên HĐQT

1.1.1. Ông Nguyễn Văn Cửu , Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Giới tính: 


Nam
- Năm sinh:


1954
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Gia Viễn, Ninh Bình
- Trình độ văn hoá:
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- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: 
+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 
+ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội: 1.569.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30%  Vốn điều lệ.

+ Cổ phần cá nhân: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.2. Ông Nguyễn Viết Trường, Uỷ viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc
- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1971

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


ứng Hoà, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chức vụ công tác hiện nay: 
+ ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất Vàng Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 156.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.3. Ông Trần Trọng Bình, Uỷ viên Hội đồng Quản trị – Phó Tổng giám đốc

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1970

- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh


- Quê quán:


Nam Đàn, Nghệ An

- Trình độ văn hóa: 
12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ kinh tế – Kỹ sư cơ khí xây dựng

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty .

- Số cổ phần nắm giữ: 

+ Cổ phần cá nhân: 265.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không
1.1.4. Ông Vũ Mạnh Quyền, ủy viên Hội đồng Quản trị 
- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1979
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Hải Hậu, Nam §ịnh
- Trình độ văn hóa:

12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư kinh tế.

- Chức vụ công tác hiện nay: ủy viên Hội đồng Quản trị 
- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 821.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15.7% VĐL.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

1.1.5. Ông Mai Công Quyền, ủy viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính:


Nam

- Năm sinh:


1976
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Cẩm Giàng – Hải Dương
- Trình độ văn hóa:

12/12.

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay:
+ ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty 
+ Trưởng phòng Đầu tư Quản lý vốn – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.2. Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên và có cơ cấu như sau:

+ Ông Nguyễn Trung Thành , Trưởng ban.
+ Ông Tạ Xuân Sơn, Thành viên.

+ Bà Trần Thị Thu Liên, Thành viên.

2.2.1. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban Ban Kiểm soát

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1976
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Hà Nội
- Trình độ văn hoá:
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- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật – Cử nhân Hành chính
- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty 
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không
2.2.2. Ông Tạ Xuân Sơn, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: 


Nam

- Năm sinh:


1954
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Tiền Hải – Thái Bình
- Trình độ văn hoá:
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- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư hoá
- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Uỷ viên Ban Kiểm soát Công ty 

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 188.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,6% Vốn điều lệ.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

2.2.3. Bà Trần Thị Thu Liên, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: 


Nữ
- Năm sinh:


1979
- Quốc tịch:


Việt Nam

- Dân tộc:


Kinh

- Quê quán:


Thuận Thành – Bắc Ninh
- Trình độ văn hoá:
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- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty 

+ Phó phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
không

- Các khoản nợ đối với Công ty: 
không

II. Thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông góp vốn trong nước

- Cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước đến ngày 31/12/2011:

	CỔ ĐÔNG
	Tổng số vốn cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)

	
	Tổng số tiền
	SL cổ phần
	Tỉ lệ %

	Cổ đông sáng lập
	0
	0
	0%

	Cổ đông Nhà nước
	15.698.400.000
	1.569.840
	30%

	Cổ đông là Tổ chức ngoài DNNN, TCCT-XH
	11.459.040.000
	1.145.904
	22%

	Cổ đông là cá nhân ngoài công ty
	6.409.920.000
	640.992
	12%

	Cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty
	18.752.640.000
	1.875.264
	36%

	Cổ  phiếu ưu đãi 
	0
	0
	0%

	TỔNG CỘNG
	52.320.000.000
	5.232.000
	100%


2.2. Các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội (có tỷ lệ vốn góp từ 3% trở lên/Tổng vốn điều lệ): 

	Stt
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần (mệnh giá 10.000Đ/CP)
	Tỷ lệ vốn góp %

	1
	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
	34B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	1.569.840
	30%

	2
	Công ty CP Đất Vàng Hà Nội
	P1404- 17T1 – Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội
	1.145.904
	22%

	3
	Vũ Mạnh Quyền
	Chung cư 230 Đốc Ngữ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
	821.520
	15,7%

	4
	Trần Trọng Bình
	208D15 Quỳnh Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
	265.128
	5%

	5
	Trần Quốc Trọng
	170 Quang Trung, Hải Phòng
	215.520
	4%

	6
	Tạ Xuân Sơn
	19/463/17 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
	188.880
	3,6%

	7
	Phạm Xuân Đức
	G26 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
	187.632
	3.6%

	8
	Nguyễn Thuỳ Dương
	A15/66 Thông Phong, Quốc Tử Giám, Hà Nội
	161.064
	3%

	9
	Nguyễn Viết Trường
	P1404- 17T1 – Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội
	156.960
	3%


2.3. Cổ đông nước ngoài : Không có
 





Hà Nội, ngày  18  tháng 04 năm 2012
     Người đại diện theo Pháp Luật

                Chủ tịch HĐQT

  (Đã ký và đóng dấu)
     Nguyễn Văn Cửu
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cổ đông
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